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HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG BIỂN VEN BỜ NAM VIỆT NAM (1996-2002) 
 

Lã Văn Bài 
Viện Hải Dương Học (Nha Trang) 

 
 
TÓM TẮT Trên cơ sở số liệu quan trắc và phân tích môi trường (QT & PTMT) biển 7 

năm (1996-2002) của Trạm QT & PTMT biển Miền Nam, chúng tôi đánh giá 
khái quát hiện trạng chất lượng môi trường qua một số yếu tố quan trọng 
nhất như: chất lơ lửng, COD, nitrat, photphat, kim loại nặng, hydrocarbon, 
coliform v.v. Tuy nhiên thời gian xảy ra ô nhiễm và hệ số ô nhiễm của các 
yếu tố trên ở các trạm chưa có quy luật rõ ràng. Trong vùng nghiên cứu đã 
ghi nhận được khoảng 13-32 loài thực vật nổi có khả năng gây hại. Một vấn 
đề môi trường bức xúc hiện nay ở vùng biển ven bờ Việt Nam là chưa cảnh 
báo được hiện tượng thủy triều đỏ, sự cố tràn dầu và những ảnh hưởng của 
nó đến sinh thái môi trường, sản xuất và đời sống của cư dân ven biển. 

 
 

ENVIRONMENTAL STATUS IN THE COASTAL WATERS  
OF SOUTH VIETNAM (1996-2002) 

 
La Van Bai 

Institute of Oceanography (Nha Trang) 
 
 

ABSTRACT On basis of the data obtained from monitoring surveys which had been 
carried out during 1996-2002 in the waters of South Vietnam, we try to assess 
the environmental quality using pollution coefficients of some important 
parameters as TSS, COD, nitrate, phosphate, heavy metals, hydrocarbon, 
coliform, etc. The occurrence time and coefficients of the pollution at the 
stations had been observed but so far their clear rule has not been revealed. 
Actually, the phenomena of harmful algae bloom (HAB), oil spills in the 
waters of South Vietnam and their effects to ecological environment and 
communities have not yet been predicted. 

 
 
I. MỞ ĐẦU 

Trạm quan trắc và phân tích môi 
trường biển Miền Nam được thành lập 
và bắt đầu hoạt động từ quý II năm 
1996. Trạm nằm trong hệ thống trạm 
quan trắc và phân tích môi trường quốc  
gia. Nó được giao nhiệm vụ   
monitoring môi trường biển ven bờ 
Việt  

 
 
Nam từ Phú Yên đến Kiên Giang tại 
một số điểm cố định, đại diện cho 7 
khu vực sau đây (Hình 1):  
 Vịnh Nha Trang: chịu ảnh hưởng 

trực tiếp của đô thị, du lịch-dịch vụ, 
giao thông vận tải, nuôi trồng, 
đánh bắt và chế biến hải sản, nông 
nghiệp. 
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 Vịnh Phan Thiết: chịu ảnh hưởng 
của quá trình đô thị hóa mạnh, du 
lịch-dịch vụ, nuôi trồng, đánh bắt 
và chế biến hải sản rất phát triển, 
nông nghiệp. 

 Vịnh Gành Rái: ảnh hưởng của 
trung tâm hoạt động kinh tế xã hội 
sôi động và đa dạng nhất của cả 
nước, nơi tiếp nhận nguồn thải từ 
sông Sài Gòn và Đồng Nai, hoạt 
động giao thông vận tải tấp nập, du 
lịch và dịch vụ khai thác dầu khí, 
đánh bắt và chế biến hải sản. 

 Cửa Định An (sông Hậu): cửa lớn 
nhất của hệ thống sông Cửu Long, 
giao thông đường thủy ngày càng 

phát triển (cảng Cái Cui, cảng Cần 
Thơ), ảnh hưởng của nuôi trồng 
thủy sản, nông nghiệp rõ rệt. 

 Cửa Ông Trang: đặc trưng cho vùng 
sinh thái đất mũi, rừng ngập mặn 
phát triển và là vùng giao thoa của 
chế độ thủy triều Biển Đông và 
vịnh Thái Lan. 

 Vịnh Rạch Giá: trung tâm ảnh 
hưởng của các hoạt động nuôi trồng 
và đánh bắt hải sản, nông nghiệp, 
giao thông vận tải, hệ thống thoát 
lũ ra biển Tây và vịnh Thái Lan. 

 Đảo Phú Quí: vùng biển xa bờ (cách 
bờ trên 100 km), đặc trưng cho chế 
độ nền của biển khơi. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Hình 1: Vị trí các trạm quan trắc 
Position of monitoring stations 

 
Các yếu tố môi trường được quan 

trắc và phân tích (25-28 thông số) đã 
được Cục Môi trường và các Trạm biển 
thống nhất trên cơ sở phương tiện và 
điều kiện kỹ thuật cho phép cũng như 
có tham khảo tài liệu các nước trong 
khu vực [3]. 

Cho đến nay Trạm QT&PTMT 
biển Miền Nam đã hoàn thành 27 đợt 
monitoring môi trường biển ven bờ 
Việt Nam. Báo cáo này sơ bộ đánh giá 
về mức độ nhiễm bẩn môi trường biển 
tại các khu vực khảo sát qua việc tính 
toán hệ số ô nhiễm từ tháng 6 năm 
1996 đến hết năm 2002. 
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II. PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ 
TÍNH TOÁN 

Để đánh giá mức độ nhiễm bẩn 
môi trường một cách định lượng, ta 
thường dùng khái niệm hệ số ô nhiễm 
K [8] và được định nghĩa là tỷ số giữa 
giá trị quan trắc X và giá trị tới hạn 
cho phép X TC  của yếu tố đó:                                    

XTC  - trong bài viết này được 
chọn là giá trị tiêu chuẩn cho nước 
nuôi thủy sản [2] và nó thường là 
nghiêm ngặt nhất so với các loại nước 
khác. Trong nhiều trường hợp, hệ số K 
chỉ mang tính tương đối và phụ thuộc 
vào mục đích sử dụng (nước bãi tắm, 
nước biển thông thường). Đối với một 
số yếu tố môi trường chưa có tiêu 
chuẩn Việt Nam thì chúng tôi tạm 
dùng tiêu chuẩn của Trung Quốc [3]. 
Nếu K < 1 thì vùng biển được coi là 
chưa bị ô nhiễm; nếu  K  1 thì vùng 
biển đã bị ô nhiễm, giá trị K càng lớn 
thì mức độ nhiễm bẩn càng cao.  

Từ chuỗi số liệu quan trắc từ 1996 
đến năm 2002 của Trạm QT&PTMT 
Miền Nam ta nhận thấy các yếu tố pH, 
DO, BOD5, Pb, Hg, Cd vẫn nằm trong 
phạm vi cho phép của Tiêu Chuẩn 
Nước Thủy Sản (TCVN, 1995). Tổng 
hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật 
(TBVTV) ở tất cả các trạm không cao. 
Những yếu tố có hệ số ô nhiễm lớn hơn 
1 tại mỗi trạm được trình bày trong 
các bảng     1  7 [1, 5].  

Từ các bảng 17 ta có thể rút ra 
những nhận xét sau: 

- Hàm lượng vật lơ lửng tại trạm 
Nha Trang và Phú Quí (Phan Thiết, 
2001-2002) luôn nằm trong khoảng cho 
phép.  

- Tại tất cả các trạm và trong hầu 
hết các lần quan trắc đều ghi nhận sự 
ô nhiễm COD. 

-Thường xuyên gặp hàm lượng 
Nitrate cao hơn mức cho phép (100 g/l 
[3]) tại các trạm Vũng Tàu, Cửa Định 
An, Cà Mau và Rạch Giá. 
       - Không gặp hàm lượng Phosphate 
lớn hơn 15 g/l [3] tại trạm Nha Trang, 
Phú Quí và Phan Thiết, xuất hiện rất 
ít tại trạm Vũng Tàu nhưng lại xuất 
hiện khá phổ biến tại trạm Cửa Định 
An, Cà Mau và Rạch Giá. 

- Trong các yếu tố kim loại nặng 
thì hàm lượng kẽm (Zn) cao hơn mức 
cho phép đã gặp thường xuyên tại tất 
cả các trạm. 

- Hiện tượng nhiễm bẩn dầu 
(hydrocarbon) đã ghi nhận được ở trạm 
Phú Quí nhưng ở mức độ xấp xỉ hàm 
lượng cho phép, các trạm còn lại xuất 
hiện thường xuyên và hàm lượng cao 
hơn mức cho phép. 

- Xu thế ô nhiễm coliform là phổ 
biến tại tất cả các trạm (trạm Phú Quí 
không quan trắc). 

Theo số liệu trung bình năm, 
1996 - 2002 [5] đối với môi trường 
trầm tích, trạm Nha Trang có hàm 
lượng Pb cao nhất (30,28 g/g, 2001), 
trạm Phan Thiết có mật độ coliform 
cao nhất   (200 tb/g, 2001), trạm Rạch 
Giá một số yếu tố có hàm lượng cao 
nhất như: Zn (57,89 g/g, 2001), 
hydrocarbon  (314,15 g/g, 2002), Cu và 
As  (tương ứng, 14,06 và 12,42 g/g, 
2001). 

Ngoài các yếu tố môi trường kể 
trên, các yếu tố sinh học cũng được coi 
là “chỉ thị” ô nhiễm môi trường. Sự 
xuất hiện hoặc biến mất của một vài 
loài sinh vật có liên quan đến sự 
nhiễm bẩn vực nước hoặc chất đáy tại 
các vùng nghiên cứu. Kết quả quan trắc 
trong thời gian 1996-2002 về các yếu tố 
sinh học vùng biển ven bờ Miền Nam 
được trình bày trong bảng 8. 

 

Xtc
XK 
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Ký hiệu và chữ viết tắt trong các bảng từ 1 đến 7 
 

x : Không quan trắc     HC: Hydrocarbon 
 : Hệ số ô nhiễm < 1     Coli- : Coliform 

Chữ số tô đậm (4,05) : Hệ số ô nhiễm lớn nhất được ghi nhận 
 

Bảng 1: Hệ số ô nhiễm tại trạm Nha Trang năm 1996-2002 
Pollution coefficients at Nha Trang station in 1996-2002 

 
Quí Năm TSS COD NO3 PO4 Zn As Cu HC Coli- 

 1996 x x x x x x x x x 
I 1997  4,72 2,06   2,13    
 1998  5,45 1,64  2,22   1,33  
 1999  3,19 1,08  3,17    36,2 
 2000  2,26   1,13   1,23 1,16 
 2001  2,61   1,63   1,52 24,20 
 2002  5,14   1,20   1,17 14,80 
 1996  2,82 4,05  2,28   2,27  

II 1997  6,59 1,78  3,90 3,10    
 1998  3,98   2,57   3,16  
 1999  7,32   x x x x 5,12 
 2000  2,58   x x x x 2,67 
 2001  3,12   1,21   1,41 0,90 
 2002  2,72   1,77   1,34 1,80 
 1996  2,70   2,82    5,95 

III 1997  9,64 1,62   2,30    
 1998  4,08   2,45    4,17 
 1999  3,13   1,18    1,90 
 2000  1,99   2,32    10,39 
 2001  2,58   2,04   1,51 7,70 
 2002  4,17   2,48   1,84  
 1996  10,00 1,60   1,08  3,71  

IV 1997  2,87 2,31  1,24 1,03    
 1998  2,53 1,71  2,33    40,60 
 1999  6,44 1,49  x x x x 5,33 
 2000  1,28   x x x x 2,28 
 2001  5,61   1,78   1,22 5,32 
 2002  4,97   1,71   1,57 2,80 

 
Bảng 2: Hệ số ô nhiễm tại trạm Phan Thiết năm 2001-2002 

Pollution coefficients at Phan Thiet station in 2001-2002 
 

Quí Năm TSS COD NO3 PO4 Zn As Cu HC Coli- 
I 2001  2,66 1,33  1,99    3,25 
 2002  3,42   1,79   1,02  

II 2001  4,02   1,16   1,23 4,25 
 2002  4,59   2,57   1,51 4,25 

III 2001  2,78 2,72     1,62 9,32 
 2002  4,17 1,02  3,57   1,91  

IV 2001  6,17   1,60   2,30 5,95 
 2002  3,87   1,82   1,25 4,87 
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Bảng 3: Hệ số ô nhiễm tại trạm Cà Mau  năm 2001-2002 
Pollution coefficients at Ca Mau station in 2001-2002 

 
 

Quí Năm TSS COD NO3 PO4 Zn As Cu HC Coli- 
I 2001 8,27 5,10 1,76 1,14 1,21   1,47 2,50 
 2002 12,92 5,42 2,27 1,56 2,36   1,25 1,47 

II 2001 3,26 2,87 2,53 2,60 1,29   1,16 2,02 
 2002 2,41 4,50 1,96  2,94    2,02 

III 2001 2,74 4,05 1,96 2,37 1,96   1,02 5,80 
 2002 10,27 4,87 1,88 1,81 2,55   1,57  

IV 2001 5,92 5,02  1,50 1,82   2,33 2,02 
 2002 2,78 4,60 1,48 1,35 2,93   1,61 1,90 

 
Bảng 4: Hệ số ô nhiễm tại trạm Vũng Tàu  năm 1996-2002 

Pollution coefficients at Vung Tau station in 1996-2002 
 

Quí Năm TSS COD NO3 PO4 Zn As Cu HC Coli- 
 1996 x x x x x x x x x 
I 1997  5,81 2,21  1,42 1,56   1,45 
 1998  4,42 1,36  2,68   1,04  
 1999 4,78 4,55 2,00  3,99   1,13  
 2000  1,66 1,70  1,13   1,35  
 2001 1,49 3,07 1,72  1,42   1,13 3,17 
 2002 2,78 5,23 2,16 1,67 2,66   1,06 3,82 
 1996 2,01 4,34  1,05 2,44 2,08 2,67 4,97 1,33 

II 1997  4,67 3,58  4,05 2,98   1,20 
 1998 1,88 6,11 1,31  2,26  1,26 2,38 6,80 
 1999  12,10 1,50  x x x x  
 2000  1,96 3,57  x x x x  
 2001  3,49 3,01 1,26 1,13   1,20 4,65 
 2002  4,60 2,77  2,19   1,34 4,65 
 1996  6,87 1,97  4,19    9,10 

III 1997  9,64 3,43  1,22 1,95   3,15 
 1998  3,21 1,54  2,15   1,18 1,80 
 1999  2,21 2,21      1,01 
 2000  1,04 2,43  2,32   1,18  
 2001  3,83 1,69 1,60 1,93   1,66 3,95 
 2002  4,32 1,59  3,15   2,28  
 1996 1,52 8,18 3,01  2,13 1,06  4,70 3,05 

IV 1997 1,91 2,87 2,41  2,53 1,01 1,33  19,95 
 1998  3,00 2,44  2,37   1,55 3,82 
 1999  6,14 1,69  x x x x  
 2000  1,73 1,68  x x x x  
 2001  5,06 1,54  2,13   1,18 2,40 
 2002 2,72 3,90 1,45  1,93   1,74 3,57 
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Bảng 5: Hệ số ô nhiễm tại trạm Cửa Định An năm 1996-2002 
Pollution coefficients at station of Dinh An mouth in 1996-2002 

Quí Năm TSS COD NO3 PO4 Zn As Cu HC Coli- 
 1996 x x x x x x x x x 
I 1997 2,62 4,63 1,33  2,33 1,70   1,12 
 1998  3,37 2,14 1,17 3,26   1,69  
 1999 6,46 3,83 2,58  4,03   1,24  
 2000 2,97 2,73 1,75     1,35 1,02 
 2001 3,81 5,27 1,93 1,06 1,69   1,07 2,50 
 2002 7,11 5,22 1,86 1,44 3,36   1,51 3,30 
 1996 4,93 2,58 3,28  2,30 2,00 3,43 54,08 1,05 

II 1997 4,09 4,26 3,98 2,96 3,32 2,45   1,59 
 1998 1,63 7,92 1,83 1,55 1,36   1,87  
 1999 1,56 7,42 3,17 1,60 x x x x  
 2000 1,02 5,0 4,29  x x x x 1,23 
 2001  2,87 3,05 1,40 1,66   1,03 1,80 
 2002  4,67 4,20  2,64   1,57 1,80 
 1996 4,22 12,28 2,36 1,63 4,89  1,61 1,29  

III 1997  8,04 5,77   1,76 1,12  1,40 
 1998 5,66 2,44 3,29 1,23 7,11    2,45 
 1999 5,41 2,57 4,69 1,12 2,21     
 2000 1,07 1,37 2,28 1,38 1,96   1,40 1,13 
 2001 3,78 3,20 3,32 1,89 2,74   1,20 10,22 
 2002 3,84 4,90 1,52 1,59 2,43   2,07  
 1996 9,52 10,75 4,28  3,18 1,60 2,40 4,08 7,75 

IV 1997 14,56 10,77 3,07  1,53 2,37 1,28  1,00 
 1998 4,50 2,61 2,49 1,21 5,22   1,45 7,92 
 1999 2,77 4,03 1,76  x x x x  
 2000 2,98 1,88 2,16 1,09 x x x x  
 2001 1,37 4,70 1,86 1,89 2,14   1,35 6,85 
 2002  3,80 1,18 1,65 2,19   1,28 3,45 

Bảng 6: Hệ số ô nhiễm tại trạm Rạch Giá năm 1996-2002 
Pollution coefficients at Rach Gia station in 1996-2002 

Quí Năm TSS COD NO3 PO4 Zn As Cu HC Coli- 
 1996 x x x x x x x x x 
I 1997 3,29 4,65 1,60  3,37 1,78   1,40 
 1998  4,30 2,13 1,21 4,34   1,28 1,70 
 1999  3,65 1,20  2,39     
 2000  1,55 1,30  1,53   1,13  
 2001 2,21 3,48 2,48 1,35 3,59   1,27 5,30 
 2002  6,47 1,15 1,82 3,16   1,33  
 1996  2,29 1,77   2,82 1,54  9,10 

II 1997  2,73 4,55 1,62 2,59 2,87   1,25 
 1998 4,18 6,77  1,00    2,35 1,10 
 1999 5,84 5,43 6,28 1,65 x x x x x 
 2000 1,81 2,97 5,96 1,22 x x x x  
 2001 5,42 3,83 3,06 2,15 2,72   1,23 1,90 
 2002  4,93 2,43  2,94    2,75 
 1996 9,00 7,20 2,32 1,64 3,76 1,08 1,20 1,62  

III 1997 4,38 10,70 7,70   1,95   8,80 
 1998 2,32 7,73 3,45  16,87 1,19 1,47  3,65 
 1999 3,25 4,00 10,64  2,71   1,14  
 2000 2,56 3,65 2,10 3,34 1,45     
 2001 4,16 4,05 2,89 1,63 1,85   1,27 8,05 
 2002 5,12 5,03 1,36 2,35 3,87   1,75  
 1996 1,37 7,19 4,33  1,38   3,63 6,50 

IV 1997 - 7,58 3,47  2,40 2,71 1,16 1,05 2,50 
 1998 1,75 3,93 6,15  1,91   1,28 3,15 
 1999  4,08   x x x x x 
 2000  3,05 1,95  x x x x 1,29 
 2001 1,93 5,38  1,26 3,20   2,14 2,15 
 2002  5,70 1,89  3,21   1,46 3,40 
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Bảng 7: Hệ số ô nhiễm tại trạm Phú Quí năm 1997-2002 
Pollution coefficients at Phu Qui station in 1997-2002 

        
Quí Năm TSS COD NO3 PO4 Zn As Cu HC 
I 1997  6,75 5,42   2,09   
 1998  3,59   2,63   1,85 
 1999  1,82   1,32    
 2000  2,01   1,37    
 2001  3,45   1,68    
 2002  5,33   1,14   1,53 

III 1997  8,42 1,25   1,43   
 1998  2,85 1,12  6,70  5,09  
 1999  2,98       
 2000  1,38   1,11    
 2001  3,55   1,43   1,03 
 2002  3,77   1,92   1,74 

 
Bảng 8: Số lượng thành phần loài các yếu tố sinh học 

Species composition of biological elements 
 

Thực vật nổi  Năm 
Tổng số (loài) Loài CKNGH* 

Động vật nổi 
(loài) 

Động vật đáy 
(loài) 

1997 270 32 162 166 
1998 220 14 167 90 
1999 179 19 143 96 
2000 188 13 151 122 
2001 195 18 214 206 
2002 212 19 214 225 

 * Loài có khả năng gây hại 
 

Từ kết quả tính toán thể hiện 
trong các bảng và những nhận xét sơ 
bộ trên ta nhận thấy tình trạng ô 
nhiễm vật lơ lửng, Nitrate, Phosphate 
có tính phân vùng và biến động theo 
mùa: 
 Vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ 

(đại diện là các trạm Nha Trang, 
Phan Thiết, Phú Quí) còn tương đối 
trong sạch, ít ảnh hưởng của nước 
sông nên hàm lượng vật lơ lửng, 
Nitrate, Phosphate luôn ở dưới mức 
cho phép của Tiêu Chuẩn Nước Thủy 
Sản.  

 Vùng cửa sông, ven biển Nam Bộ 
(đại diện là trạm Cửa Định An, Cà 
Mau, Rạch Giá) chịu ảnh hưởng 
nhiều của hệ thống sông Cửu Long, 
hàm   lượng   vật   lơ lửng, Nitrate, 
Phosphate thường xuyên vượt Tiêu 

Chuẩn cho phép. Vùng này rất đặc 
trưng cho sự ô nhiễm có nguồn gốc 
từ đất liền vì lưu lượng sông Cửu 
Long rất lớn (500 - 550 tỷ m3/năm 
[4]). 

 Vùng chuyển tiếp (đại diện là trạm 
Vũng Tàu trong vịnh Gành Rái) 
thuộc hệ thống sông Sài Gòn - Đồng 
Nai, ảnh hưởng của sông không 
mạnh mẽ bằng khu vực Nam Bộ, hai 
trong ba yếu tố nói trên ít khi vượt 
Tiêu Chuẩn cho phép. 

 Hệ số ô nhiễm nước biển ven bờ 
trong mùa mưa thường cao hơn 
trong mùa khô. 

 
III. SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 
 

Qua đánh giá hệ số ô nhiễm của 
tập hợp các yếu tố quan trắc từ năm 
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1996 đến 2002 nghiên cứu ở phần trên, 
hiện trạng môi trường vùng biển ven 
bờ Nam Việt Nam được phản ánh 
tương đối toàn diện. Tuy nhiên trong 
thực tế các sự cố môi trường như tràn 
dầu, thủy triều đỏ, ... mới thực sự được 
dư luận quan tâm vì chúng gây hậu quả 
kinh tế - xã hội nghiêm trọng. Trong 

những trường hợp này thì mức độ ô 
nhiễm không thể tính bằng hệ số mà 
bằng những thiệt hại vật chất cụ thể. 
Dưới đây chúng tôi đưa ra một vài dẫn 
liệu về sự cố tràn dầu tại vùng biển Bà 
Rịa- Vũng Tàu [7], và hiện tượng thủy 
triều đỏ ở vùng biển Khánh Hòa - Bình 
Thuận [6] trong 10 năm gần đây: 

 

Bảng 9: Một số sự cố tràn dầu tại vùng biển Bà Rịa- Vũng Tàu (1993-2003) 
Some oil spill events in Ba Ria-Vung Tau waters (1993-2003) 

 
TT Tên tàu Thời gian Địa điểm xảy ra sự cố Lượng dầu tràn (tấn) Nguyên nhân 
1 Pan Harvest 09/1993  = 1015’00 N 

 = 10718’ 00 E 
300 Đâm va, chìm 

2 Viking Carrier 10/1993  = 0950’30 N 
 = 10807’ 30 E 

380 Chìm 

3 Hàm Rồng 10 07/1994  = 1017’00 N 
 = 10721’ 00 E 

100 Chìm 

4 Lam Sôn 10 07/1994  = 1027’00 N 
 = 10728’ 00 E 

80 Chìm 

5 Phuù Quoác 179 07/1994  = 1033’50 N 
 = 10843’30 E 

50 Chìm 

6 Gigek Extajo 10/1995  = 0921’07 N 
 = 10758’ 00 E 

400 Chìm 

7 Andhika 
Wanadharma 

11/1995  = 0738’00 N 
 = 10703’ 00 E 

250 Chìm 

8 Sirithorn 11/1995  = 0946’42 N 
 = 10809’ 12 E 

200 Chìm 

9 Jenifer 12/1995  = 0856’00 N 
 = 10620’ 00 E 

160 Chìm 

10 Memeo Abashidze 12/1995  = 1016’10 N 
 = 10620’ 00 E 

500 Chìm 

11 Mearsk Retriever 07/1996 Tại lô 04-1 80 m3 Tràn dầu 
12 
 

Formosa  One & 
Petrolimex 01 

7/9/2001 Ngoài khơi Vũng Tàu 2000 
dầu DO 

Đâm và  
tràn dầu 

13 Tàu Hồng Anh 3/2003 Vịnh Gành Rái 400  
dầu FO 

Chìm 
 

 
Bảng 10: Hiện tượng thủy triều đỏ (HAB) ở vùng biển Nha Trang - Bình Thuận 

năm 1993-2002 [4,5] 
Harmful algae bloom (HAB) in Nha Trang – Binh Thuan waters in 1993-2002 [4,5] 

 
TT Địa điểm Thời gian Loài chiếm ưu thế Mật độ tối đa (tb/m3) Ghi chú 
1 Ven bờ Bình Thuận 04/1993 Oscillatoria erythraea 29 x 109  
2 Bờ Tây vịnh Văn Phong, 

Khánh Hòa 
04/1993 Noctulica scintillans 49,35 x106  

3 
 

Cửa Bé, Nha Trang, 
 Khánh Hòa 

04/1997 Gonyaulax sp. 407,2 x 106  

4 Ven bờ Bắc Bình Thuận 07/2002 Phaeocystis cf. Glabosa 39,5 x 109  
 

Những thiệt hại do sự cố tràn dầu 
nêu trên đã từng ghi nhận như thiệt 
hại về lúa và nuôi trồng thủy sản ở 
huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ thành 

phố Hồ Chí Minh trong những năm 
1994-1996. Thiệt hại về nuôi trồng và 
du lịch thành phố Vũng Tàu do sự cố 
tràn dầu tháng 9 năm 2001 có thể tới 
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hàng triệu đôla và mới đây sự cố tháng 
3/2003 làm phần lớn bãi nghêu tại bãi 
Cần Giờ bị chết. Như vậy, sự thiệt hại 
về sinh thái và môi trường là rất rõ 
ràng; ta có thể tham khảo dữ liệu phân 

tích sinh vật đáy tại Bãi Dâu, Vũng 
Tàu (nơi có lớp dầu trôi dạt vào bờ) vào 
thời điểm trước và sau khi xảy ra sự cố 
[5]:

 
Bảng 11: Sinh vật đáy tại Bãi Dâu, Vũng Tàu trước và sau khi xảy ra sự cố tràn dầu 

Benthos in Bai Dau, Vung Tau before and after oil spill event 
 

TT Trạm - Địa điểm Thời gian Nhóm động vật đáy Mật độ (con/m2) Khối lượng (g/m2) Ghi chú 
1 Vũng Tàu-Bãi Dâu 08/2001 Giun nhiều tơ, thân 

mềm, giáp xác 
100 1,52 Gặp 3 

nhóm 
2 Vũng Tàu-Bãi Dâu 11/2001 Giun nhiều tơ 10 0,05 Gặp 1 

nhóm 
 

Hiện tượng thủy triều đỏ (HAB) ở 
vùng biển ven bờ Nam Trung Bộ ảnh 
hưởng trước hết đến việc nuôi trồng 
thủy sản (Tôm Hùm lồng, Cá Mú lồng 
...), môi trường du lịch và hệ sinh thái 
biển. Tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có 
“tiêu chuẩn ngưỡng” nào để đánh giá 
một vùng biển đã xảy ra HAB. Theo ý 
kiến của các chuyên gia về lĩnh vực 
này (TS. Nguyễn Ngọc Lâm, TS. Đoàn 
Như Hải ..., Viện Hải Dương Học) thì 
HAB ghi nhận được vẫn là do cảm 
quan là chủ yếu như màu nước, mùi vị, 
xác sinh vật chết ... tại vùng biển có 
HAB. Tai biến môi trường do HAB xảy 
ra vào tháng 7 năm 2002 để lại hậu 
quả sinh thái nghiêm trọng trên diện 
tích biển khoảng 150 km2 như hủy diệt 
môi trường sống của sinh vật, tích lũy 
hữu cơ và độc chất trong trầm tích, 
ảnh hưởng sức khỏe con người do tiêu 
thụ hải sản. Sở KHCN, Sở Thủy Sản 
tỉnh Bình Thuận ước tính thiệt hại 
kinh tế (do nuôi tôm và cá lồng bị chết 
v.v trong khu vực có HAB) khoảng 10 
tỷ đồng.  

Về nguyên nhân xảy ra HAB 
trong tháng 7 năm 2002 ở Bình Thuận 
đang được các nhà khoa học tìm cách 
lý giải, nhưng bước đầu chúng tôi có 
nhận xét rằng: Trước  khi xảy  ra HAB  
 

 
số liệu monitoring tháng 5 năm 2002 
ghi nhận “phông” nhiệt độ nước ven bờ 
rất cao  (> 30C) do nắng nóng và khô 
hạn kéo dài ở Trung Bộ và Nam Bộ; 
hàm lượng Nitrate và Phosphate cao ở 
khu vực cửa sông Cửu Long (như ở 
phần trước đã đề cập) và kết hợp với 
gió mùa Tây-Nam thịnh hành đã đẩy 
khối nước nhạt ven bờ này ra Bắc; 
hiện tượng nước trồi ở khu vực Nam 
Trung Bộ tạo thành một “rào cản” khối 
nước nhạt trên và hình thành những 
xoáy cục bộ ở khu vực Bắc Bình Thuận 
và loài tảo Hai roi Phaeocystis cf. 
Glabosa có mầm mống từ các tầng nước 
sâu (nhiệt độ thấp) được nước trồi đưa 
lên tầng mặt và đã gặp điều kiện vô 
cùng thuận lợi để phát triển và tạo 
thành HAB. 

Qua dẫn liệu hai ví dụ điển hình 
về sự cố môi trường trong vùng biển 
ven bờ Miền Nam Việt Nam ta thấy 
rằng: Để cảnh báo và giảm thiểu thiệt 
hại do sự cố môi trường, cần xác định 
những nhóm yếu tố có nguy cơ cao cho 
tai biến môi trường để tăng tần suất 
quan trắc. Có quỹ phòng chống tai biến 
môi trường để sẵn sàng ứng biến và có 
giải pháp giảm thiểu thiệt hại do 
chúng gây ra. Có những đề tài nghiên 
cứu xử lý hậu quả tai biến môi trường 
một cách khoa học và tiết kiệm. 
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IV. KẾT LUẬN 

Các kết quả monitoring môi 
trường biển phía Nam những năm 
1996-2002 cho phép đánh giá mức độ 
nhiễm bẩn một cách định lượng bằng 
việc tính toán hệ số ô nhiễm của các 
yếu tố quan trắc. Cần nhanh chóng xây 
dựng bộ tiêu chuẩn các yếu tố môi 
trường biển của Việt Nam phù hợp với 
điều kiện thực tế, hội nhập với các 
nước trong khu vực và quốc tế. 
 Theo tiêu chuẩn hiện hành (TCVN 

5943-1995) thì các yếu tố COD, Zn, 
Coliform thường xuyên vượt tiêu 
chuẩn cho phép. Sự ô nhiễm từ đất 
liền có tính phân vùng rõ rệt thể 
hiện qua hệ số ô nhiễm của các yếu 
tố TSS, Nitrate và Phosphate ở vùng 
cửa sông Cửu Long và vùng biển 
Miền Trung. Mức độ ô nhiễm biển 
trong mùa mưa thường cao hơn mùa 
khô. 

 Cần ưu tiên quan trắc các nhóm yếu 
tố có nguy cơ cao trong tai biến môi 
trường với tần suất lớn hơn. Thành 
lập quỹ phòng chống tai biến môi 
trường, đẩy mạnh công tác nghiên 
cứu cảnh báo và giảm thiểu thiệt hại 
sự cố môi trường. 

 Nhanh chóng hoàn thiện hệ thống 
trạm monitoring biển quốc gia, tăng 
cường giám sát QA/QC trong hoạt 
động quan trắc và phân tích môi 
trường. Trao đổi thông tin và sử 
dụng hữu hiệu các kết quả quan trắc 
vào sự nghiệp quản lý và bảo vệ môi 
trường. 
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